
Công ty CP Bóng đèn Phích nước






Mẫu cbtt-02
 Rạng đông








Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

   Kết thúc năm tài chính 2007

Tên tổ chức niêm yết : Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông .

Năm báo cáo : Năm tài chính 2007 ( niên độ 01/01/2007 - 31/12/2007 ) 

 I - Lịch sử hoạt động của Công ty, định hướng phát triển 2006 – 2010 
1 . Lịch sử :
Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được khởi công xây dựng từ 1958 và được thành lập năm 1961 theo quyết định số 003 BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.. 

Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT về việc thành lập lại các doanh nghiệp nhà nước, theo quyết định số 222 CN/TCLĐ ngày 24/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) được đổi tên là Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng đông với ngành nghề kinh doanh bao gồm: sản xuất kinh doanh các mặt hàng bóng đèn, phích nước và các sản phẩm thuỷ tinh. 

Là một trong 13 nhà máy đầu tiên được Chính phủ và Bác Hồ đích thân lựa chọn xây dựng, sản phẩm đầu tiên của nhà máy là bóng đèn tròn, đèn huỳnh quang, chấn lưu, starter  và  phích nước. 

Gần 50 năm qua, Đảng bộ và Cán bộ công nhân viên không ngừng phấn đấu, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà máy nay là Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhiều gian nan thử thách và đã đạt được nhiều thành tích trên chặng đường phát triển của mình. 

15 năm đầu tiên, giai đoạn 1963-1977, bình quân 1 năm nhà máy chỉ đạt sản lượng chưa được 1 triệu bóng đèn các loại và khoảng 170 ngàn phích nước.

12 năm tiếp theo, giai đoạn 1978-1989, bình quân 1 năm nhà máy đạt sản lượng 4,3 triệu bóng đèn các loại và 370 ngàn sản phẩm phích nước.

Cuối những năm 80, làn sóng hàng ngoại tràn vào Việt Nam khiến Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khá gay gắt. Tuy nhiên, quá trình đổi mới bắt đầu từ những năm 90 đã mang lại những sự đổi mới vượt bậc cho Công ty. Công ty đã tiến hành tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, đổi mới cơ chế điều hành, phát huy nhân tố con người. Bằng ý chí tự lực, tự cường, CBCNVC Công ty đã dùng tiền thưởng hàng năm của mình cho Công ty vay để đầu tư chiều sâu, rồi đầu tư hiện đại hoá Công ty, đã thay đổi toàn bộ các dây chuyền thiết bị cũ bằng các dây chuyền hiện đại - Năm 2004, sản lượng bóng đèn các loại một năm đã đạt được trên 66 triệu, gần xấp xỉ sản lượng của 26 năm trước đổi mới cộng lại (81 triệu). Sản lượng phích một năm đã đạt trên 7 triệu bằng sản lượng 26 năm trước đổi mới cộng lại.

Từ năm 2004 chuyển sang Công ty cổ phần, mô hình mới đã tạo cho Công ty có bước phát triển vượt bậc, tạo nên vị thế một Công ty hàng đầu trong ngành chiếu sáng Việt nam 

* chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động sang Công ty cổ phần :
Ngày 30/03/2004 Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 21/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thành Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Tên viết tắt Công ty là RALACO)

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã chính thức đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo giấy CNĐKKD số 00103004893 đăng ký lần đầu ngày 15/07/2004 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 23/09/2005 và thay đổi lần thứ hai ngày 25/11/2005.

Gần 3 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, RALACO đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình : tự lực tự cường, phấn đấu nỗ lực duy trì sự phát triển ổn định, đạt được sự phát triển cả về lượng lẫn về chất với doanh số ngày càng tăng với hiệu quả cao .

Ngày 06 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm GDCK TP Hồ Chí Minh .

Với gần 50 năm lịch sử kể từ khi khởi công xây dựng, thương hiệu Rạng đông đã in dấu đậm nét trong người tiêu dùng Việt nam và tạo nên ý thức về truyền thống sâu đậm trong lớp lớp CBCNVC Rạng đông các thế hệ đã qua và hôm nay.

Đặc biệt trong gần 20 năm đổi mới, với chương trình hiện đại hoá công ty chuẩn bị hội nhập kinh tế khu vực, và hội nhập kinh tế toàn cầu, Rạng đông đã có bước phát triển ngoạn mục . 

Ngày nay, khi Việt nam chính thức và đang bước sâu vào quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, Công ty Rạng đông đã :

- Có thế và lực mới, trở thành công ty hàng đầu tiên phong trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường ở Việt nam .

- Công ty đã chuyển thành Công ty đại chúng, đã đăng ký niêm yết và đang giao dịch cổ phiếu trên TTGDCK Thành phố Hồ Chí Minh

- Đã hoàn thành việc mở rộng Công ty sang cơ sở II với diện tích tổng mặt bằng đất đai từ 5,72 Hecta tăng lên 12 Hecta, tạo cơ sở hiện thực hoá chiến lược đầu tư phát triển .

- Với uy tín Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia, với hệ thống phân phối bao trùm 64 tỉnh thành phố toàn quốc và nhiều thị trường xuất khẩu trên Thế giới : Hàn quốc, Ai cập, Srilanca, EU,  Mỹ Latinh,... với đội ngũ CBCNVC nhiều kinh nghiệm đã được thử thách và trưởng thành đang tích cực triển khai chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2006  -  2010, chắc chắn Công ty sẽ có bước phát triển mới trong các năm tới .

2 -  Năng lực hiện tại sản xuất các sản phẩm chủ yếu:

Đèn Huỳnh quang: 25 triệu sản phẩm / năm

Phích nước nóng: 7 triệu sản phẩm / năm

Đèn Huỳnh quang compact: 25 triệu sản phẩm / năm

Đèn tròn: 45 triệu sản phẩm / năm

Máng đèn, thiết bị chiếu sáng và chao chụp: 3 triệu sản phẩm / năm

Chấn lưu (Ballast) các loại: 3 triệu sản phẩm / năm

3 – Thànhn tích, khen thưởng và các danh hiệu :
Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trong suốt gần 50 năm qua, Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

· Năm 1977 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

· Năm 1982 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì

· Năm 1994 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

· Năm 1998 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba.

· Năm 2000 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

· Năm 2001, 2002,2003, 2005,2006,2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc đầu ngành.

· Năm 2004 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

· Năm 1993, sản phẩm Rạng Đông lần đầu tiên được lựa chọn là một trong “Mười mặt hàng tiêu dùng Việt Nam được ưa thích nhất” và từ đó liên tục nhiều năm tiếp theo cho đến nay, sản phẩm của Rạng Đông vẫn tiếp tục nằm trong danh sách này.

· Năm 2001, Công ty dã xây dựng hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO-9001:2000 và được Quacert cấp Giấy chứng nhận .

· Năm 2003 Công ty được cấp Giấy chứng nhận Phòng Thí nghiệm hợp chuẩn Quốc gia  theo tiêu chuẩn TCVN/ISO/IEC 17025 : 2001 cho Phòng Kiểm tra chất lượng của Công ty ( VILAS 126 )

· Năm 2006 Công ty được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Cúp vàng về thực hiện xuất sắc hệ thống quản lý chất lượng ISO tiên tiến .

· Năm 2006 Công ty được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam trao tặng Cúp vàng  “Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia “

· Năm 2006 Công ty được Hội Sở hữu trí tuệ Việt nam trao tặng Cúp vàng ”Nhãn hiệu nổi tiếng Viêt nam “

4 - Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2006 – 2010



4.1 - Mục tiêu :

Nâng cao hiệu quả, tính bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của Công ty, trên cơ sở nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp và đội ngũ, tạo đẳng cấp mới cho thương hiệu Rạng Đông, tính năng động và khả năng thích ứng trong thời kỳ hậu WTO nhằm phát triển thị phần, thị trường, phấn đấu đạt doanh số tiêu thụ khoảng 1.000 tỷ VNĐ vào 2010.

4.2 – Quan điểm và định hướng phát triển :

4.2.1 -  Phát triển các sản phẩm mũi nhọn chiến lược là các loại nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường ; giữ quy mô sản xuất sản phẩm phích, nâng cao chất lượng, giảm chi phí cho sản phẩm này khi đang còn thị trường; điều chỉnh sản xuất đèn dây tóc theo nhu cầu thị trường là sản phẩm đang bị thay thế. Tiếp cận từng bước các nguồn sáng hiện đại như L.E.D , nguồn sáng Cathode lạnh, không điện cực v.v...


Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm nguồn lực chủ yếu để đầu tư phát triển. Nâng cao hình ảnh Công ty trên thị trường chứng khoán, thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty một cách tối ưu phục vụ đầu tư phát triển. 

Phối hợp việc đầu tư phát triển tại hai cơ sở, khai thác hiệu quả mặt bằng        cơ sở I sau khi di dời một số bộ phận và phát huy các lợi thế cơ sở II. Các bước     đầu tư cần tính tới chiến lược phát triển Công ty lâu dài, đón nhận được xu hướng chuyển dịch công nghệ từ các nước phát triển, đón nhận được xu hướng thay đỏi nhanh về sản phẩm của thị trường và bảo đảm tính ổn định bền vững của Công ty.

4.2.2 -  Phát triển bằng chất lượng và hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện đại hoá từng bước quản trị doanh nghiệp, và nâng cao trình độ nguồn nhân lực

4.2.3 -  Coi thị trường trong nước có vai trò quyết định; coi mở rộng thị trường xuất khẩu có vai trò quan trọng để tăng nhanh doanh số và tác động tích cực trở lại đối với nhiệm vụ phát triển thị phần nội địa .


4.2.4 - Coi việc phát huy nội lực có vai trò quyết định. Tận dụng khả năng hợp tác với các nguồn lực bên ngoài và coi đó là nguồn lực quan trọng (hợp tác khoa học công nghệ với các Viện, các trường Đại học ; thực hiện các chương trình dự án quốc gia ; tranh thủ kinh nghiệm của các cổ đông lớn; vận dụng quản trị doanh nghiệp hiện đại, xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty phù hợp với Công ty đại chúng ; liên kết với các cơ sở vệ tinh bên ngoài để đa dạng và đồng bộ hoá sản phẩm )


4.2.5 -  Nâng cao trình độ nguồn nhân lực, tổ chức tốt đội ngũ, con người được hoạt động trong cơ chế thích hợp và trong một cộng đồng đồng thuận .

Cán bộ chủ chốt phải có tư duy chiến lược đúng đắn, được tiếp cận thông tin kịp thời, biết ứng dụng các tri thức khoa học công nghệ mới, biết trọng dụng và phát huy năng lực của mọi người đồng thời biết thu hút trọng dụng nhân tài là động lực chính cho sự phát triển của Công ty .


Xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc riêng Rạng Đông anh hùng – có Bác Hồ thấm đậm truyền thống anh hùng, nhân văn và bao dung Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất yêu nghề, yêu Công ty, đoàn kết, có chí tiến thủ, làm chủ khoa học công nghệ, sáng tạo, sống có đạo lý, tôn trọng kỷ cương, có tác phong công nghiệp, hết lòng bảo vệ tôn vinh thương hiệu Rạng Đông quyết tâm triển khai thực hiện thành công chiến lược phát triển Công ty.


Phát huy được tiềm năng con người bằng việc đặt họ trong tổ chức chặt chẽ, khoa học, có cơ chế khuyến khích tính năng động, sáng tạo theo hiệu quả và sự đóng góp của mỗi người và được hoạt động trong môi trường đồng đội thân thiện, cởi mở, và khuyến khích sự tìm tòi đổi mới.


Nguồn lực chủ yếu dựa vào lực lượng sẵn có đã trưởng thành trong thực tiễn biết tự đào tạo, tự đổi mới kết hợp với việc bổ sung cán bộ mới có khả năng cập nhật các kiến thức mới tạo nên đội ngũ có bản lĩnh, từng trải và trí tuệ tập thể toàn diện

 4.3 – giải pháp chủ yếu :
Để thực hiện chiến lược trên, căn cứ tình hình thực tế công ty, tập trung xây dựng 5 trụ cột :

4.3.1 - Trụ cột hệ thống quản lý ISO9001-2000


4.3.2 - Trụ cột uy tín thương hiệu :

Trên cơ sở củng cố nét nổi trội của Công ty đi tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, củng cố nét khác biệt của Công ty về tính đa dạng, đồng bộ các chủng loại sản phẩm đi đôi với việc không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và tuyên truyền, quảng bá .


4.3.3 - Trụ cột hệ thống phân phối truyền thống được củng cố, đẩy mạnh tiếp cận các kênh phân phối hiện đại và hộ tập trung, dẩy manh xuất khẩu .


4.3.4 - Trụ cột công nghệ thông tin : từng bước xây dựng phương án thực hiện nối mạng máy tính, thiết kế phần mềm, đào tạo nguôn nhân lực quản lý bằng công nghệ thông tin để phục vụ công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ và bán hàng ; quản lý chất lượng sản phẩm theo quá trình .


4.3.5 - Trụ cột nguồn nhân lực: đáp ứng các nhiệm vụ của chiến lược phát triển

4.3.6 -  Trên cơ sở Mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch năm 2007 và dự báo kế hoạch đến 2010 được xây dựng theo tinh thần  :

Giữ quy mô sản xuất sản phẩm phích, nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất sản phẩm này khi đang còn thị trường. Điều chỉnh sản xuất sản phẩm đèn dây tóc theo nhu cầu thị trường - là loại sản phẩm đang bị thay thế.

Để phù hợp với chương trình tiết kiệm điện năng do Chính phủ chủ trương,  với các loại sản phẩm chiến lược mũi nhọn như đèn huỳnh quang compact sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20% /năm (nội địa) ; đèn huỳnh quang tăng trưởng mỗi năm khoảng 10% (chủ yếu là đèn T8) và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này ; sản xuất máng và chao chụp đèn tăng trưởng mỗi năm khoảng 10% chủ yếu phát triển vào loại máng cao cấp ( không phát triển các loại máng phổ thông ), phát triển ngành điện tử phục vụ chiếu sáng . Từng bước tiếp cận các nguồn sáng hiện đại như chiếu sáng L.E.D, Electrodeless v.v...

II – báo cáo của hội đồng quản trị :
Kết quả năm 2007 của Công ty  cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt được rất xuất sắc, rất đáng tự hào. Kết quả đạt được năm 2007 và quí 1/2008 tạo cho Công ty thế và lực mới, tạo đà thuận lợi cho kế hoạch 2008.

1. Về doanh số tiêu thụ, chỉ tiêu thể hiện sự chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm của Công ty  về chất lượng, chủng loại, giá cả và dịch vụ, thể hiện sự phát triển thị phần của Công ty, năm 2007 đã đạt 841,211tỷ, tăng 9,22% so với kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt, tăng 230 tỷ ( tăng 37,57% ) so với thực hiện năm 2006.

Quí 1/2008, doanh số tiêu thụ đạt 264 tỷ, tăng 2,5% so với quí 1/2007 mặc dù không còn xuất khẩu sang Cuba ( Quí 1/2007 có tới 67,6 tỷ xuất khẩu Cuba ).

2. Về lợi nhuận : Năm 2007 đạt 53,771 tỷ, tăng 7,36% so với kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt, tăng 7,482 tỷ ( tăng 16,09%) so với thực hiện năm 2006 trong điều kiện diễn biến liên tục các cơn lốc tăng giá các loại vật tư, nhiên liệu cho sản xuất của Công ty như : Dầu FO, LPG, thép lá, vận tải… ảnh hưởng lên giá của đồng nhân dân tệ so với USD ( tỷ giá đồng CNY/USD : Quí 2/2007 : 8,2 tệ/USD,               Quí 4/2007 : 7,4 tệ/USD, 10/4 :6,922 tệ/USD ).

3. Về vốn chủ sở hữu.

Do kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đạt mức hiệu quả cao nên vốn chủ sở hữu của Công ty được bổ xung, tăng rất lớn, cụ thể vốn chủ sở hữu :

- Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá ngày 01/01/2004 là 79,148 tỷ.

- Tại thời điểm 31/12/2004 là 91,647 tỷ.

- Tại thời điểm 31/12/2005 là 118,67 tỷ.

- Tại thời điểm 31/12/2006 là 136,123 tỷ.

- Tại thời điểm 31/12/2007 là 381,205 tỷ tăng 245,082 tỷ so với 2006,            trong đó : do chủ sở hữu đầu tư là : 210,906 tỷ.

       do hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo ra là : 34,176 tỷ.

Và giá trị sổ sách của cổ phiếu :

Tại thời điểm 31/12/2005 : 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm 31/12/2006 : 17.198 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm 31/12/2007 : 33,148 đồng/cổ phiếu.


* Nộp ngân sách Nhà nước năm 2007 = 45,890 tỷ, tăng 25% so với năm 2006

Các kết quả  trên đã chứng tỏ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện đã được cơ quan điều hành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, nhạy bén, vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHĐCĐ đề ra.


Nguyên nhân bao trùm của những thành quả, các bước phát triển, hiệu quả của Công ty trong 4 năm qua là sự tin cậy lẫn nhau, sự đồng  thuận  cao  của  tất cả các cổ đông, của HĐQT, cơ quan điều hành, trên 2000 CBCNVC Công ty, cả hệ thống khách hàng thuỷ chung gắn bó trải khắp 64 tỉnh thành trong cả nước, trên cơ sở ý thức trách nhiệm cao của tất cả mọi người vì sự phát triển và bền vững của Công ty, trên cơ sở giải quyết hài hoà mối quan hệ về lợi ích trước mắt và lâu dài của cổ đông và người lao động, trên cơ sở tôn trọng và thực hiện nghiêm túc pháp luật, các chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

HĐQT, cơ quan điều hành đã có trách nhiệm cao trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phối hợp và tôn trọng lẫn nhau, chấp hành tốt các qui định của Điều lệ Công ty, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, thực hiện việc phân phối tương đối công bằng hợp lý về thu nhập tiền lương, tiền thưởng trong CBCNVC, chăm lo đời sống điều kiện làm việc cho người lao động, được quần chúng tin cậy, động viên được CBCNVC ra sức phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Công ty.

Về các nguyên nhân cụ thể, phải kể đến định hướng chiến lược phát triển Công ty được đề ra đúng đắn với nhiều biện pháp và cách làm cụ thể, kiên quyết, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn đang từng bước đưa Công ty ngày càng đáp ứng với yêu cầu của Công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán và đang hội nhập vào kinh tế thế giới.

Phải kể đến đội ngũ CBCNLĐ đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, lao động nòng cốt tích cực, giỏi nghề đã đoàn kết nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT và Tổng Giám đốc, được tổ chức động viên tốt đang hăng hái, nhiệt tình, gắn bó, không quản ngại gian khổ vất vả, ngày đêm làm việc quên mình với trách nhiệm cao, thông minh sáng tạo, đóng góp cả về trí tuệ, công sức và thời gian vì sự phát triển và bền vững của Công ty.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty. HĐQT tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của Công ty đã qua nhiều năm xây dựng và bồi đắp, với ý chí tự lực tự cường Rạng đông nhất định sẽ vượt qua các khó khăn thách thức nâng Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông lên một tầm cao mới với thế và lực mới vững vàng hơn, ngày càng phát triển, làm ăn ngày  càng hiệu quả vì lợi ích của chính các cổ đông và đội ngũ CBCNLĐ .
III - báo cáo của ban giám đốc :
Thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ Công ty 2006 giao cho, được sự chỉ đạo thường xuyên của HĐQT, sự tham gia tư vấn, góp ý của các cổ đông lớn là các tổ chức đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cơ quan điều hành đã tổ chức, động viên toàn thể CBCNVC Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về  sản xuất – kinh doanh năm 2007 được giao.

Kết quả được diễn ra trong bối cảnh tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào năm 2007 xảy ra các đợt “ bão giá”. Đặc biệt, các vật tư linh kiện Công ty chúng ta nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc theo đồng USD. Năm  2007 và cả 4 tháng đầu năm 2008 trên thị trường đồng USD đang mất giá so với đồng NDT, nhưng ở Trung Quốc, tình hình lạm phát tăng cao, đồng NDT cũng đang mất giá. Vì vậy giá đầu vào của Công ty tăng rất lớn và hiện đang tiếp tục tăng.

Trong khi đó, giá bán sản phẩm ở đầu ra không tăng được ngay, không tăng lên tương ứng với giá đầu vào do thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm cùng loại theo lộ trình cắt giảm thuế quan CEPT/AFTA năm 2007 đã giảm xuống mức           thấp nhất  0 – 5% ( trong những năm đầu thuế nhập khẩu tới 40 – 50% ).

Từ ngày 11/01/2007, Việt nam chính thức tham gia WTO, nhiều hãng            nước ngoài đưa hàng vào, xây dựng cơ sở lắp ráp, sản xuất tại Việt Nam cạnh tranh với sản phẩm của ta.

Các sản phẩm của Công ty đang phải cạnh tranh với Philips, một đối thủ có năng lực và tiềm năng lớn, họ đã hạ gia bán tới 50%, 60% so với ban đầu, đang lấn dần thị phần một số mặt hàng của ta.

Năm 2007, Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh cao hơn năm trước, lại phải di chuyển, xây dựng, lắp máy, đưa vào sản xuất nhiều dây chuyền từ Hà Nội sang Quế Võ. Số lao động cũ theo sang cơ sở mới chỉ 35%, còn phải tuyển dụng người mới thay thế.

¬ cơ sở cũ, cũng phải đầu tư phát triển sản phẩm đèn Compact để kịp đáp ứng yêu cầu thị trường tăng đột biến và tận dụng các nhà xưởng cũ vừa được giải phóng. 

Thường những thời điểm như vậy, sản xuất phải giảm đi, chi phí sản xuất tăng lên, lợi nhuận giảm sút.

Năm 2007, công ty phải chuyển đổi mô hình quản lý, chuyển các phân xưởng thành quản lý hai cấp chuẩn bị nâng lên xí nghiệp thành viên phù hợp với qui mô phát triển lớn của Công ty.

Cán bộ thiếu, cán bộ mới, công việc lại bộn bề. Đặc biệt năm 2007 phải đáp ứng các yêu cầu quản trị Công ty đại chúng đã niêm yết, phải tổ chức phát hành thêm cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2006.

Trong bối cảnh như vậy doanh số tiêu thụ năm 2007 đạt được 841 tỷ vượt 9,22% so kế hoạch, tăng 37,6% so với thực hiện năm 2006 là tốt đẹp. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 53,7 tỷ vượt 7,36% so kế hoạch, tăng 16% so với năm 2006 là tốt đẹp. Thị trường Công ty phát triển nhanh, vững chắc. Riêng thị trường nội địa tăng 31,5% so với năm 2006, thị trường phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra đạt 460 tỷ doanh số, thị trường phía Nam từ Quảng Bình trở vào đạt 245 tỷ doanh số..

Kết quả năm 2007 kế tiếp thêm truyền thống 18 năm của Công ty Rạng Đông doanh số năm sau liên tục cao hơn năm trước, lợi nhuận năm sau liên tục cao hơn năm trước, khẳng định Công ty phát triển bền vững liên tục 18 năn nay.

Chỉ lấy kết quả từ khi Công ty chuyển sang cổ phần :

Doanh số 2004  : 399,38 tỷ ; 2005 : 471,2 tỷ ; 2006 : 611,4 tỷ ; 2007 : 841 tỷ.

Lợi nhuận 2004 : 12,59 tỷ ; 2005 : 40,4 tỷ ; 2006 : 40,28 tỷ ; 2007 : 53,77 tỷ.

Nhờ tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, Công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu thành công, nên vốn chủ sở hữu tăng nhanh, vay vốn và lãi ngân hàng giảm là những lợi thế về tài chính.

Kết quả đạt được là nhờ: 

- Công ty đã xây dựng được định hướng chiến lược phát triển Công ty 2006 -2010 đúng đắn, triển khai thực hiện chiến lược có hiệu quả. 

Các sản phẩm được lựa chọn là sản phẩm chiến lược mũi nhọn :

Là các loại nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường được đầu tư về khoa học công nghệ thông qua các dự án, các hợp đồng nghiên cứu, hợp tác với các Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Nghiên cứu nguồn sáng Trung Quốc, Viện Nghiên cứu và sản xuất vật liệu nguồn sáng quang điện Trung Quốc, dự án VEEPL của VNDP, các Giáo sư, chuyên gia trong và ngoài nước... đã nâng cao trình độ chất lượng, phát triển các sản phẩm mới.

Một bước tiến của công nghệ sản xuất các loại đèn là việc thay thế ống thuỷ tinh chì bằng vật liệu không chì đạt cấp tiêu chuẩn RoHs về môi trường của các nước tiên tiến.

Đèn huỳnh quang đã hoàn thành đề tài thay thế phương pháp tráng dung môi Butylacetat vừa đắt tiền vừa độc hại bằng tráng bột nước, bám sát với những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến. 

Các sản phẩm chiến lược mũi nhọn được đầu tư các dây chuyền mới hiện đại. Lò thuỷ tinh bóng ống mới xây dựng sử dụng thiết kế của Nhật, sử dụng thiết bị đốt dầu và điều khiển tự động của Nhật là một đẳng cấp mới về mức tiêu hao nhiên liệu.

Lò thuỷ tinh bóng ống cũ có công suất nhỏ hơn hoạc tương tự mỗi ngày sử dụng tới 6300 – 6500 kg dầu FO, lò mới chỉ sử dụng 4300 kg. Với giá dầu hiện nay, một chiếc vỏ bóng chi phí nhiên liệu giảm từ 335 đồng còn 180 đồng. Giá dầu thô thế giới đã chạm ngưỡng 120 USD/ thùng, đang còn khả năng tới 150 USD/ thùng, gấp 5-6 lần trước đây. Công trình đầu tư mới góp phần hạ chi phí, nâng cao sức               cạnh tranh.
- Công ty đã  có nhiều cách làm cụ thể nhằm đưa khoa học kỹ thuật, quản lý và nghiệp vụ trực tiếp tham gia nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của Công ty niêm yết thời hội nhập kinh tế quốc tế. Công ty có nhiều cách làm cụ thể tổ chức phong trào thi đua thiết thực, liên tục và hiệu quả cho đội ngũ CNLĐ liên tục phấn đấu nâng cao các chỉ tiêu chất lượng, năng suất lao động, giảm chi phí.

Quan tâm đời sống CNLĐ, giải quyết tốt mối quan hệ lao động, hài hoà lợi ích của cổ đông, người sử dụng lao động, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước.

Sự ưu ái và khuyến khích  người lao động thông qua việc thưởng cổ phiếu với giá sổ sách mà ĐHĐCĐ 2006 quyết định có tác dụng khích lệ lớn tới người lao động.

- Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, các biện pháp thu nhanh tiền bán hàng, giảm tiền vay và chi phí tài chính, tăng giá bán vào thời điểm thích hợp, tăng doanh thu và giảm tương đối các chi phí cố định, tranh thủ mua và dự trữ các vật tư giá thấp mang lại hiệu quả tốt.

Công ty tập trung vào nâng cao giá trị cốt lõi, giá trị thực của Công ty, không mất nhiều chi phí cho việc đánh bóng, mua danh không thực chất. Vốn thu được từ phát hành cổ phiếu và vốn phát triển sản xuất 100% tập trung cho đầu tư phát triển  và tăng vốn lưu động của Công ty, không mắc sai lầm của nhiều công ty đem đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản... làm tổn thất lớn tài sản.

Lợi nhuận cả năm 2007 đạt 53,771 tỷ chủ yếu do hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm chính của Công ty mang lại 52,856 tỷ chiếm 98,29%.

- Cuối năm 2006, đầu 2007 có đơn hàng xuất khẩu cho Cuba. Công ty xác định đây là thị trường và khách hàng có nhiều biến động, chỉ giành một phần năng lực thích hợp thực hiện. Ngay từ khi thiết kế sản phẩm cho điện thế 110V đã tính đến khả năng biến động, nên khi ngừng đột ngột số sản phẩm và linh kiện dư đã chuyển sang điện thế 220V dễ dàng. Phần đền bù của khách hàng có dư cho việc chuyển đổi, dư bù đắp phần thanh toán thường chậm 2, 3 tháng so với thời hạn.

Kết quả trên là hệ quả của nỗ lực cố gắng phấn đấu hết mình của tập thể CBCNVC Công ty, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2007 mà ĐHĐCĐ Công ty 2006 giao cho ; là sự ủng hộ, tin cậy của Cổ đông, của HĐQT đã tạo điều kiện tốt để Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ.
Bước vào năm 2008, tình hình kinh tế – xã hội có những diễn biến phức tạp. Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã  có kết luận, đánh giá : Đã xuất hiện những yếu tố gây khó khăn cho sản xuất – kinh doanh.
Chính phủ đã đề xuất tới vấn đề phải trả giá, phải đánh đổi để bảo đảm phát triển bền vững sau này. 

Cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới bắt đầu từ cuộc khủng hoảng nợ – bất động sản và chứng khoán ở Mỹ đã lây lan ra toàn cầu, cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới, cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới đang tác động lớn tới tình hình kinh tế Việt Nam. Tiến sỹ Lê Đăng Doanh và nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định chưa có dấu hiệu bảo đảm tình hình sẽ không xấu đi hơn nữa.

Có thể nói những biến động sắp tới là khôn lường. Chính sách thiết chặt tiền tệ, lãi xuất ngân hàng tăng cùng với lạm phát đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất. Tình hình lạm phát đang tác động lớn tới đời sống công nhân lao động. Chúng tôi cũng hiểu rằng sự biến đổi của thị trường chứng khoán hiện nay cũng gây rất nhiều tổn hại cho các nhà đầu tư, cho 5574 cổ đông của chúng ta.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc nhận thức đầy đủ những khó khăn và thách thức to lớn sắp tới. 

Song khó khăn đến với tất cả mọi doanh nghiệp, thách thức này là phép thử với thực lực, chất lượng và sức chịu đựng của từng doanh nghiệp. Trong thách thức này, nếu tổ chức được sức phấn đấu vươn lên, vượt qua được khó khăn sẽ lại là cơ hội cho Công ty phát triển. 

Rạng đông có nhiều khó khăn, nhưng 18 năm liên tục, đặc biệt từ khi chuyển sang Công ty cổ phần, Công ty có một quá trình phát triển bền vững. Kết quả tốt đẹp năm 2007 tạo cho thế và lực mới, thuận lợi là cơ bản.

Ngay từ đầu năm 2008, dự kiến được những khó khăn sẽ đến, toàn thể CBCNVC Công ty đã phấn đấu rất quyết liệt, kết quả đạt được Quí 1/2008 hết sức đáng phấn khởi. 

Mặc dù Quí 1/2008 không có lượng xuất khẩu Cuba 67,6 tỷ như Quí 1/2007, nhưng doanh số tiêu thụ vẫn bù được lượng hụt đó, còn tăng 2,5% so với Quí1/2007.

Lợi nhuận Quí 1/2008 đạt được 32.6 tỷ, tăng 15,3 tỷ, tăng 89% so với Quí 1/2007.

Với tinh thần đó, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sản xuất- kinh doanh năm 2008 với tinh thần tích cực.

Doanh số tiêu thụ năm 2008 : 935 tỷ, tăng  11,18% so với thực hiện năm 2007.

Lợi nhuận kế hoạch : 50 tỷ.

Lợi nhuận phấn đấu : 53,7 tỷ.

Nếu tình hình có biến động lớn, tình hình còn xấu đi hơn nữa, đề nghị xem xét lại chỉ tiêu kế hoạch.

Một số vấn đề liên quan đến kế hoạch 2008 như sau.

1/ Với mặt bằng giá vật tư, nhiên liệu như hiện nay, so với giá bình quân năm 2007, chi phí vật tư, nhiên liệu theo kế hoạch 2008 đã tăng 25,6 tỷ.

Nhà nước điều chỉnh tăng lương tối thiểu, thu nhập công nhân lao động tăng do lạm phát làm chi phí nhân công tăng 6,75 tỷ.

Các công trình đầu tư mới tăng khấu hao 4,3 tỷ.

Chi phí lãi vay có thể giảm 12,7%.

Có khả năng tăng giá một số sản phẩm nhưng chưa xác định được. Tuy nhiên việc tăng giá bán có hạn chế do đời sống dân cư bị tác động xấu, thiên tai, dịch bệnh, các công trình xây dựng đình đốn.

2/ Lãi Quí 1/2008 đạt 32,6 tỷ là tốt song mức lãi này sẽ không duy trì được các ở quí sau.

Tồn vật tư giá cũ chuyển từ 2007 sang trị giá 200 tỷ.

- Đầu năm đã thoả thuận được với một số nhà cung cấp giữ giá ổn định được         3 tháng, 6 tháng. Đến nay một số vật tư đã hết thời gian thoả thuận, đang yêu cầu tăng giá. Đã tranh thủ mua một số vật tư với giá thấp.

- Chính phủ giữ giá một số sản phẩm hết tháng 6. Sau thời giam kìm hãm khi tăng sẽ tăng lớn, chưa lường được.

3/ Trong lúc khó khăn, đề nghị có sự chia sẻ giữa cổ đông, người  lao động và cơ quan điều hành.

- Mặc dầu kết quả sản xuất – kinh doanh 2007 và Quí 1/2008 rất tốt, lợi nhuận 2007 vượt mức ĐHĐCĐ 2006 đề ra là 3 tỷ 691 triệu, song năm 2008 CNLĐ Công ty không đề xuất xin ĐHĐCĐ quĩ cổ phiếu thưởng, tránh pha loãng cổ phiếu.

- Nâng mức cổ tức năm 2008 lên 20% và thanh toán bằng tiền mặt, tăng 2% so với năm 2007.

Chiếu cố tới khả năng vay vốn ngân hàng có thể khó khăn, đợt 1 thanh toán 8%, sau quyết toán năm 2008  thanh toán 12%.

- HĐQT và cơ quan điều hành vô cùng cảm ơn sự quan tâm của nhiều cổ đông đề nghị quyết định trích từ số lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng cho các uỷ viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Xét thấy lúc này đời sống CNLĐ đang khó khăn, sự chia sẻ của người lãnh đạo có ý nghĩa trong việc củng cố lòng tin của anh em.

Chúng tôi thống nhất xin ĐHĐCĐ năm sau sẽ xem xét thưởng khi Công ty chúng ta đã vượt qua khó khăn này.

IV - báo cáo tình hình tài chính

Căn cứ Công văn số 700/QĐ -UBCK ngày 18/12/2007  của UBCKNN v/v công bố danh sách các đơn vị có đủ điều kiện kiểm toán các Công ty niêm yết ; và theo lựa chọn của của cổ đông tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông họp ngày 05/05/2007, Báo cáo Tài chính của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông niên độ 1/1/2007 -31/12/2007 đã được kiểm toán bởi AASC theo chuẩn mực kiểm toán VAS và IFRS, và được phát hành đúng thời hạn theo quy định. Từ đầu tháng 11/2007, AASC đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Rạng đông để trực tiếp thực hiện kiểm kê tài sản trên mặt bằng trụ sở chính và kiểm toán Báo cáo tài chính tại tất cả các chi nhánh của Công ty ở các tỉnh phía Nam . Theo kết quả kiểm toán đã công bố, các số liệu trên Báo cáo Tài chính của BGĐ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, và Đơn vị kiểm toán độc lập không có bất kỳ một ý kiến ngoại trừ nào . Kết luận này đã khẳng định chất lượng Báo cáo của Rạng đông ngày càng được nâng cao, và đạt chuẩn mực thông lệ ; thể hiện ở chỉ tiêu tích hợp cuối cùng là lợi nhuận không có sự chênh lệch nhiều giữa số trước và sau kiểm toán ( 53, 2 tỷ và 53,7 tỷ )

1 - Về kết quả SXKD 2007 :

Tình hình tài chính của RĐ năm 2007 theo kiểm toán cho thấy : tốc độ tăng trưởng cao về quy mô của Tổng tài sản cũng như kết quả hoạt động SXKD, thể hiện ở một số chỉ tiêu chủ yếu sau : so với kế hoạch do ĐHĐCĐ ngày 05/05/2007 đề ra :


Giá trị SXCN (quy mô sản xuất) tăng 18,56%


Doanh thu tăng 10%


Lợi nhuận tăng 7,36 %

Tốc độ tăng của lợi nhuận chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu là do chi phí của các yếu tố đầu vào tăng quá cao :

Dầu đốt lò FO tăng từ 5 490 lên 7 767 đ/lkG vào cuối năm 2007, tăng 41,48%

Sô đa tăng từ 3100 lên 4800 đ/Kg, tăng 54,48% . 

Dây đồng mạ tăng từ 77 337.6 lên 87 301.8đ/Kg, tăng 12,88%

Nhựa hạt tăng từ 21 818 lên 23 272,72 đ/kg, tăng 6,67%

Chi phí lãi tiền vay, chi phí vận chuyển đều tăng với tốc độ chóng mặt .

Tuy nhiên, do sản lượng tăng một cách tối ưu, tiết kiệm chi phí, khai thác hiệu quả nhà xưởng và máy móc thiết bị, tận dụng các lợi thế về kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm quản trị công ty, sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực, tài lực ; đầu tư đúng hướng và tiết kiệm, tăng sản lượng tiêu thụ để giảm các yếu tố định phí, Công ty đã đạt được kết quả xuất sắc, hòan thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra. Khi so sánh với thực hiện năm 2006, do những yếu tố vật chất cấu thành nên sản phẩm tăng cao, lãi vay tăng cao, làm cho tỷ trọng Giá vốn/Doanh thu tăng 1,3% ; nhưng các chi phí ngoài sản xuất (CP bán hàng, CP quản lý) vốn đã chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong doanh thu, vẫn tiếp tục giảm - 0,3% tỷ trọng trên doanh thu .

Năm 2007 RĐ đã phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn theo yêu cầu của Đại hội CĐ . Nguồn vốn thu được phần lớn được bổ sung vào các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua để tăng năng lực sản xuất các ngành nghề truyền thống Công ty có thế mạnh về kỹ thuật công nghệ và thị trường ; một phần nhỏ bổ sung vào vốn lưu động để giảm chi phí lãi tiền vay trong điều kiện lãi suất tăng cao và vay Ngân hàng gặp khó khăn ; và thực hiên chủ trương dự trữ các vật tư chiến lược khi có điều kiện mua vào giá rẻ để ổn định sản xuất ; tuyệt nhiên không sử dụng vào việc đầu tư sang các lĩnh vực kinh doanh như chứng khoán, bất động sản v.v…  

Với kết quả này, Tổng tài sản và Lợi nhuận của RĐ đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay . Cũng theo kết quả kiểm toán, cơ cấu Nợ /Vốn chủ đang chuyển dịch theo hướng tích cực và chất lượng, ngày càng phù hợp và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí ; cơ cấu TS Lưu động/TS cố định ngày càng trở nên linh hoạt, tính thanh khoản cao .Trong cơ cấu thu nhập của RĐ, tuyệt đại đa số là thu nhập do hoạt động sxkd các ngành nghề kỹ thuật truyền thống mang lại, không từ các hoạt động tràn lan như đầu tư tài chính, chứng khoán v.v…

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu đến gần cuối tháng 12/2007 mới về Công ty, chưa phát huy hiệu quả ngay trong tài khoá này, nhưng theo quy định vẫn phải ghi nhận trên sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2007. Do vậy, khi phân tích một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phải lưu ý đặc điểm này ( như ROA, ROE giảm so với 2006 ) . Tuy nhiên do kết quả sxkd tốt nên các chỉ tiêu cổ phần đều tăng (như EPS tăng từ 5 848.29 lên 6 476 Đ/CP tính theo phương pháp bình quân trọng số thời gian ; Giá trị sổ sách cổ phiếu tăng từ 17 198 Đ/CP lên 33 148 Đ/CP)

2 - Dự kiến kế hoạch tài chính 2008

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 diễn ra trong bối cảnh kinh tế Thế giới suy thoái, môi trường kinh doanh tại Việt nam chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro như lạm phát tăng cao, giá cả vật tư nhiên liệu tăng đột biến một cách bất hợp lý, thiếu điện năng, tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến không lường trước được, thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, lãi suất ngân hàng tăng cao  v.v…

Theo kế hoạch sản xuất dự kiến năm 2008, chỉ tính chưa đầy đủ, tổng chi phí đầu vào đã tăng 25.2 tỷ VNĐ so với cùng mặt bằng giá vốn đơn vị năm 2007 ; trong đó, chỉ riêng từ tháng 12/2007 đến cuối tháng 3/2008, giá các loại vật tư nhiên liệu đã tăng với tốc độ phi mã : 


Gaz LPG tăng từ 13 865 đ/Kg lên 15 015


Dầu DO tăng từ 7 888.46 lên 12 591 đ/lít


Dầu FO tăng từ 7 566.55 lên 8 677 đ/Kg


Nitrat bạc tăng từ 5 737 280 lên 7 900 000/ kg


Tôn silic tăng từ 10 788.3 lên 13 573.04 Đ/Kg


Thép lá cuộn tăng từ 10 476,19 lên 14 238,1 Đ/Kg

Các dự án đầu tư mới tại Quế võ phát huy tác dụng đi vào sản xuất, chi phí khấu hao ban đầu lớn, làm tăng 4,3 tỷ v.v …


Chi phí nhân công tăng 6.75 tỷ VNĐ

Trong khi tốc độ tăng của giá bán chậm hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của giá vốn do cạnh tranh gay gắt .

Trong bối cảnh như vậy, kế hoạch năm 2008 so với năm 2007 dự kiến :


Giá trị CN tăng 10%


Doanh thu tăng 11,18 % (850 tỷ)

Lợi nhuận sau thuế  50 tỷ  ; lợi nhuận phấn đấu 53,7 tỷ . Nếu tình hình có biến động lớn, xấu đi nhiều hơn nữa, sẽ xem xét lại chỉ tiêu lợi nhuận  Các chỉ tiêu về tình hình tài chính

1- Khả năng thanh toán
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Hệ số thanh toán hiện tại
	1.47
	1.81

	2
	Hệ số thanh toán nhanh
	0.67
	1.19

	3
	Hệ số thanh toán tức thời
	0.15
	0.47

	4
	Số ngày thu hồi nợ
	70.77
	116.47


2- Các hệ số hoạt động
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Doanh thu / Tổng tài sản (Asset turnover)
	1.31 
	0.98 

	 
	 Tính theo vốn ch​ưa phát hành thêm
	1.31 
	1.33 

	2
	Doanh thu / Tài sản cố định (Fixed asset turnover)
	5.32 
	5.27 

	3
	Doanh thu / Tài sản l​u động (Current asset turnover)
	1.74 
	1.21 

	 
	 Tính theo vốn chư​a phát hành thêm
	1.74 
	1.78 

	4
	Doanh thu / Vốn chủ sở hữu
	4.14 
	2.02 

	 
	 Tính theo vốn ch​ưa phát hành thêm
	4.14 
	4.42 

	5
	Số vòng quay tài khoản phải thu
	5.16 
	3.13 

	6
	Số vòng quay hàng tồn kho
	2.55 
	2.80 

	7
	Số vòng quay vốn l​ưu động ròng
	5.48 
	2.69 


3- Khả năng sinh lợi
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Lãi gộp / Doanh thu
	20.66%
	19.59%

	2
	Kết quả hoạt động / Doanh thu
	8.36%
	6.72%

	3
	Thu nhập sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)
	34.01%
	14.11%

	 
	 Tính theo vốn chư​a phát hành thêm
	34.01%
	31.58%

	4
	Thu nhập sau thuế / Tổng tài sản (ROA)
	10.51%
	6.70%

	 
	 Tính theo vốn chư​a phát hành thêm
	10.51%
	9.09%

	5
	Giá vốn hàng bán / Doanh thu
	79.34%
	80.41%

	6
	Chi phí hoạt động / Doanh thu
	9.65%
	9.37%

	7
	Thu nhập sau thuế / Doanh thu
	8.03%
	6.83%


4- Một số chỉ tiêu về cổ phần
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	 
	P thị trư​ờng tại thời điểm cuối kỳ
	111 000.00
	97 500.00

	1
	Giá trị sổ sách của cổ phiếu th​ường
	17 198
	33 148

	2
	Giá thị trư​ờng/Giá sổ sách CP th​ường
	6.45
	2.94

	3
	Earning per share (EPS)
	5 848.29
	6 476.00

	4
	Hệ số sử dụng lợi nhuận trả cổ tức
	27.36%
	23.55%

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Chỉ số P / E ( lần )
	18.98
	15.06


5- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Tài sản l​ưu động / Tổng tài sản
	75.13%
	81.27%

	2
	Tài sản cố định / Tổng tài sản
	24.87%
	18.73%

	3
	Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu
	2.21
	1.09

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2005

	4
	Tổng nợ / Tổng nguồn vốn
	0.68
	0.52

	5
	Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn
	31.62%
	48.45%


· Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu đến ngày 27/12/2007 mới về đến tài khoản, do vậy không đ​ược khai thác trong năm tài chính 2007.
 * Số tiền phát hành thu đư​ợc : 212 926 500 000 đồng.


3.   Báo cáo tài chính (Đã được kiểm toán )

3.1 Bảng cân đối kế toán ( Tại ngày 31/12/2007):

	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	 
	 
	 
	 
	 

	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	 
	652 306 381 516 
	330 936 735 758 

	 
	 
	 
	 
	 

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	 
	170 171 427 788 
	34 411 705 703 

	1. Tiền
	111
	1
	170 171 427 788 
	34 411 705 703 

	2. Các khoản tương đương tiền
	112
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	 
	0 
	0 

	1. Đầu tư ngắn hạn
	121
	 
	0 
	0 

	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán
	129
	 
	0 
	0 

	    đầu tư ngắn hạn (*)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	III. Các khoản phải thu
	130
	 
	251 146 195 214 
	111 755 494 739 

	1. Phải thu của khách hàng
	131
	 
	210 575 552 397 
	107 059 053 863 

	2. Trả trước cho người bán
	132
	 
	38 848 674 349 
	3 399 327 992 

	3. Phải thu nội bộ
	133
	 
	0 
	 

	4. Phải thu theo tiến độ HĐXD
	134
	 
	0 
	0 

	5. Các khoản phải thu khác
	135
	3
	2 090 883 422 
	1 723 374 425 

	6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)
	139
	 
	(368 914 954)
	(426 261 541)

	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Hàng tồn kho
	140
	 
	226 287 660 039 
	179 094 071 654 

	1. Hàng tồn kho
	141
	4
	226 287 660 039 
	179 094 071 654 

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	4 701 098 475 
	5 675 463 662 

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	 
	84 000 000 
	0 

	2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	 
	0 
	0 

	3. Thuế và các khoản khác phải thu
	154
	5
	1 046 636 
	1 046 636 

	     Nhà nước
	 
	 
	 
	 

	4. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	 
	4 616 051 839 
	5 674 417 026 

	 
	 
	 
	 
	 

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	 
	150 340 720 513 
	109 539 798 790 

	 
	 
	 
	 
	 

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	210
	 
	0 
	0 

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	 
	0 
	0 

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	 
	0 
	0 

	3. Phải thu dài hạn nội bộ 
	213
	 
	0 
	0 

	3. Phải thu dài hạn khác
	218
	 
	0 
	0 

	4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	219
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	II. Tài sản cố định
	220
	 
	149 353 630 779 
	108 384 456 192 

	1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	8
	79 967 889 491 
	79 905 504 712 

	 - Nguyên giá
	222
	 
	237 046 663 669 
	236 487 153 852 

	 - Giá trị hao mòn lũy kế
	223
	 
	(157 078 774 178)
	(156 581 649 140)

	2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	 
	0 
	0 

	 - Nguyên giá
	225
	 
	0 
	0 

	 - Giá trị hao mòn lũy kế
	226
	 
	0 
	0 

	3. Tài sản cố định vô hình
	227
	 
	12 889 524 
	0 

	 - Nguyên giá
	228
	 
	14 968 479 
	0 

	 - Giá trị hao mòn lũy kế
	229
	 
	(2 078 955)
	0 

	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	11
	69 372 851 764 
	28 478 951 480 

	 
	 
	 
	 
	 

	III. Bất động sản đầu tư
	240
	 
	0 
	0 

	 - Nguyên giá
	241
	 
	0 
	0 

	 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	242
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	 
	0 
	0 

	1. Đầu tư vào công ty con
	251
	 
	0 
	0 

	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	 
	0 
	0 

	3. Đầu tư dài hạn khác
	258
	 
	0 
	0 

	4. Dự phòng giảm giá chứng khoán
	259
	 
	0 
	0 

	    đầu tư dài hạn (*) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	987 089 734 
	1 155 342 598 

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	14
	987 089 734 
	1 155 342 598 

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	 
	0 
	0 

	3. Tài sản dài hạn khác
	268
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	270
	 
	802 647 102 029 
	440 476 534 548 

	NGUỒN VỐN
	Mã số
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	 
	 
	 
	 
	 

	A. NỢ PHẢI TRẢ
	300
	 
	413 743 980 949 
	301 199 351 844 

	 
	 
	 
	 
	 

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	 
	359 492 148 883 
	225 691 421 902 

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	15
	309 790 398 807 
	176 195 679 037 

	2. Phải trả người bán
	312
	 
	16 593 754 051 
	26 043 010 844 

	3. Người mua trả tiền trước
	313
	 
	646 500 147 
	392 424 985 

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
	314
	16
	12 660 580 189 
	4 957 545 522 

	5. Phải trả công nhân viên
	315
	 
	6 621 195 583 
	2 686 551 852 

	6. Chi phí phải trả
	316
	17
	4 366 080 935 
	2 728 237 394 

	7. Phải trả nội bộ
	317
	 
	0 
	 

	8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD
	318
	 
	0 
	0 

	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	319
	18
	8 813 639 171 
	12 687 972 268 

	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	II. Nợ dài hạn
	330
	 
	54 251 832 066 
	75 507 929 942 

	1. Phải trả dài hạn người bán
	331
	 
	0 
	0 

	2. Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	19
	0 
	0 

	3. Phải trả dài hạn khác
	333
	 
	0 
	 

	4. Vay và nợ dài hạn
	334
	20
	54 251 832 066 
	74 863 265 861 

	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	21
	0 
	0 

	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	 
	0 
	644 664 081 

	7. Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	 
	388 903 121 080 
	139 277 182 704 

	 
	 
	 
	 
	 

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	22
	381 205 357 737 
	136 123 465 195 

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	 
	115 000 000 000 
	79 150 000 000 

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	 
	175 056 500 000 
	0 

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	 
	0 
	0 

	4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)
	414
	 
	0 
	0 

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	0 
	0 

	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	0 
	0 

	7. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	 
	38 997 574 564 
	24 250 718 858 

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	 
	5 417 615 053 
	3 521 590 748 

	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	0 
	0 

	10. Lợi nhuận chưa phân phối
	420
	31
	46 733 668 119 
	29 201 155 589 

	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	421
	 
	0 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
	430
	 
	7 697 763 343 
	3 153 717 509 

	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	431
	 
	7 697 763 343 
	3 153 717 509 

	2. Nguồn kinh phí
	432
	 
	0 
	0 

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	 
	802 647 102 029 
	440 476 534 548 


3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – Năm 2007

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	 
	 
	 
	 
	 

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	25
	788 421 267 156 
	578 985 876 911 

	 
	 
	 
	 
	 

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	26
	1 381 498 626 
	2 578 944 684 

	 - Hàng bán bị trả lại
	02a
	 
	6 723 816 
	0 

	 - Giảm giá hàng bán
	02b
	 
	1 374 774 810 
	1 035 994 339 

	 
	 
	 
	 
	 

	3. Doanh thu thuần bán hàng
	10
	27
	787 039 768 530 
	576 406 932 227 

	     và cung cấp dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	28
	632 870 983 888 
	457 346 109 106 

	 
	 
	 
	 
	 

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng
	20
	 
	154 168 784 642 
	119 060 823 121 

	     và cung cấp dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	29
	2 144 934 679 
	951 257 070 

	7. Chi phí tài chính
	22
	30
	29 727 317 111 
	16 212 792 145 

	 - Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	 
	29 537 970 118 
	15 742 335 829 

	8. Chi phí bán hàng
	24
	 
	50 982 277 306 
	37 963 969 101 

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	 
	22 747 892 191 
	17 668 664 909 

	 
	 
	 
	 
	 

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
	30
	 
	52 856 232 713 
	48 166 654 036 

	 
	 
	 
	 
	 

	11. Thu nhập khác
	31
	 
	2 674 154 160 
	362 612 766 

	12. Chi phí khác 
	32
	 
	1 758 490 718 
	2 240 081 824 

	 
	 
	 
	 
	 

	13. Lợi nhuận khác
	40
	 
	915 663 442 
	(1 877 469 058)

	 
	 
	 
	 
	 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	50
	 
	53 771 896 155 
	46 289 184 978 

	 
	 
	 
	 
	 

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	 
	0 
	0 

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 

	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN
	60
	 
	53 771 896 155 
	46 289 184 978 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	37
	6 476 
	5 848 


V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1.Đơn vị kiểm toán độc lập :

 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

 Địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu –Quận Hoàn Kiếm –TP Hà Nội 

 Điện thoại : (84-4)824 1990 – Fax (84-4) 825 3973

2. ý kiến kiểm toán độc lập : ( Đính kèm Báo cáo kiểm toán )

Số :280/2008/BC.TC-AASC.KT3






BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Về Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được lập ngày 9 tháng 4 năm 2008 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 được trình bày từ trang 6 đến trang 27 kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi,Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

	
	
	Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 2008

	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 
	
	

	TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
	
	

	Phó Tổng Giám đốc
	
	Kiểm toán viên

	
	
	

	NGUYỄN THANH TÙNG
	
	HOÀNG THU HƯƠNG

	Chứng chỉ kiểm toán viên số: D0063 /KTV
	
	Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0899/KTV


                                                                                               
         
  Chủ tịch 


                 hội đồng quản trị 
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